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Hình 1: Tình hình ƯDTBKT vào sản xuất lúa của nông hộ  

ở ĐBSCL 
Nguồn: Số liệu điều tra của tác giả, 2013 

ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG  
SẢN XUẤT LÚA CỦA NÔNG HỘ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

Hà Vũ Sơn1 và Nguyễn Quốc Nghi2 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vựa lúa lớn nhất cả nước, đóng góp trên 50% sản 
lượng lúa, 90-95% lượng gạo xuất khẩu. Trong những năm gần đây, nhờ đổi mới cơ chế quản lý kinh 
tế, sản xuất lúa ở vùng ĐBSCL có những chuyển biến tích cực, tạo ra lượng lúa thặng dư đáng kể cho 
xuất khẩu, góp phần phát triển kinh tế trong vùng, trong nước. Để duy trì và phát huy được vị thế số 
một của vùng về sản xuất và an ninh lương thực, thời gian ngành nông nghiệp các địa phương trong 
khu vực đã triển khai nhiều dự án và hỗ trợ nông hộ tham gia nhiều chương trình ứng dụng tiến bộ kỹ 
thuật (ƯDTBKT) vào sản xuất nông nghiệp. Nhiều nông hộ đã và đang tích cực áp dụng các mô hình 
cải tiến như mô hình IPM, mô hình 3 giảm - 3 tăng, 1 phải - 5 giảm,… vào hoạt động sản xuất lúa và 
đã đạt được những hiệu quả tích cực. Theo đó, nghiên cứu này đã được hiện nhằm phát họa bức tranh 
tổng quát về tình hình ƯDTBKT vào sản xuất lúa cũng như xác định hiệu quả kinh tế của nông hộ 
sản xuất lúa khi tham gia canh tác theo các mô hình mới. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở khoa học 
quan trọng để các cơ quan hữu quan hoạch định các chính sách thích hợp nhằm hỗ trợ nông dân 
ƯDTBKT trong canh tác lúa một cách rộng rãi và hiệu quả hơn.  
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Phương pháp thu thập số liệu 

Số liệu của nghiên cứu được nhóm tác giả thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp 750 nông hộ 
thuộc các huyện Chợ Mới, Châu Phú, Tri Tôn (tỉnh An Giang); huyện Phụng Hiệp, Long Mỹ, Châu 
Thành, Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang); và huyện Tân Hiệp, Hòn Đất, An Biên (tỉnh Kiên Giang) bằng 
phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng với các tiêu chí: địa bàn hành chính, qui mô sản xuất và 
đặc điểm canh tác có ƯDTBKT và không có ƯDTBKT vào sản xuất lúa.  
2.2. Phương pháp phân tích 

Nghiên cứu  sử dụng phương pháp thống kê mô tả với các chỉ tiêu nghiên cứu (số trung bình, tỉ 
lệ, tần suất ...) để mô tả tình hình ƯDTBKT trong sản xuất lúa; phương pháp phân tích các tỷ số tài 
chính và kiểm định Independent Samples T-Test được sử dụng để đánh giá hiệu quả sản xuất lúa theo 
các mô hình ƯDTBKT và không ƯDTBKT của nông hộ ở khu vực ĐBSCL.  
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Thực trạng ƯDTBKT vào sản xuất lúa của nông hộ vùng ĐBSCL 

Theo kết quả khảo sát cho thấy, tỷ lệ 
nông hộ tham gia các buổi tập huấn ƯDTBKT 
vào sản xuất lúa còn hạn chế (34,3% số nông 
hộ) nhưng tỷ lệ nông hộ đã và đang ứng dụng 
các mô hình TBKT vào sản xuất lúa là khá 
nhiều (chiếm tỷ lệ 56,8%). Điều này cho thấy, 
tuy nhiều nông hộ không tham gia các buổi tập 
huấn nhưng họ đã nhận thức được hiệu quả sản 
xuất từ những phương thức canh tác mới và 
mạnh dạn đầu tư vào những mô hình TBKT. 
Kết quả nghiên cứu còn cho thấy, mô hình 
giống mới được nhiều nông hộ ứng dụng trong 
canh tác lúa (66,33%), tiếp đến là mô hình sạ 
                                                
1 Thạc sĩ, Văn phòng Thành ủy Thành phố Cần Thơ 
2 Thạc sĩ, Trường Đại học Cần Thơ 
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hàng (55,07%), mô hình ba giảm ba tăng (20,4%), mô hình IPM (12,13%), mô hình 1 phải 5 giảm 
(12,13%) và một số mô hình khác như mô hình Nấm xanh (Ma) đang trong thời gian thử nghiệm, 1 
phải 6 giảm, lúa – cá, lúa – tôm, Global Gap,... 

Mô hình giống mới: Hiện nay, loại giống lúa mà nông dân đang trồng chủ yếu là OM 4218, 
ngoài ra nông dân còn sử dụng các giống OM 5451, OM 5472, OM 6162, OM 6976… Nông dân sử 
dụng giống mới chủ yếu vì năng suất của chúng cao hơn các giống lúa cũ. Đặc biệt là các giống mới 
có khả năng chống đổ tốt, kháng rầy cao, đẻ nhánh khỏe, tập trung hơn giống lúa cũ. 

Mô hình sạ hàng: Lợi ích của phương pháp sạ hàng cho hiệu quả khá tốt: tiết kiệm được hạt 
giống, cây lúa phát triển nhanh hơn khi sạ tay. Đặc biệt, năng suất làm việc của máy sạ hàng có thể 
sạ từ 4 – 5 ha trong một ngày, cao hơn sạ tay 10 lần. Phần lớn nông hộ trong vùng nghiên cứu đều cho 
rằng, ứng dụng phương pháp sạ hàng giúp họ tiết kiệm được thời gian, công sức và chi phí gieo sạ. 

Mô hình 3 giảm 3 tăng: Ưu điểm của mô hình 3 giảm 3 tăng là giảm từ 30% - 50% lượng giống 
gieo sạ, kế tiếp là tiết giảm 1/3 phân đạm và hạn chế số lần phun thuốc bảo vệ thực vật trên đồng 
ruộng. Thời gian qua, mô hình này đã chứng minh được tính ưu việt của nó và dần trở thành phong trào 
rộng khắp. Nhận thức được lợi ích từ mô hình 3 giảm 3 tăng, nhiều nông hộ được khảo sát đã và đang 
hưởng ứng rất tích cực mô hình này. 

Mô hình IPM: Việc sử dụng quá ngưỡng các loại thuốc bảo vệ thực vật và phân bón đã dẫn 
đến tình trạng đất đai ngày càng ô nhiễm, chất lượng lúa giảm, nguồn dịch bệnh tích lũy. Mô hình 
IPM ra đời với mục đích cân bằng sinh thái, giảm thiểu tác hại của sâu bệnh. Chính vì thế, khi được 
cán bộ khuyến nông tại địa phương hướng dẫn các nông hộ rất phấn khởi áp dụng. Thực tế, mô 
hình đã giúp nông hộ tiết kiệm được chi phí vì quy tắc của mô hình là chỉ xịt thuốc sau khi đã điều 
tra đồng ruộng kỹ. Vì thế  sâu bệnh và dịch hại được phát hiện kịp thời, bảo vệ những loài thiên 
địch có lợi… 

Mô hình 1 phải 5 giảm: Đây là chương trình tiến bộ nhất được Viện nghiên cứu lúa quốc tế 
(IRRI) thực hiện thí điểm tại An Giang, bước đầu đã mang lại hiệu quả toàn diện về năng suất, chất 
lượng lúa, được bà con nông dân hưởng ứng tích cực. Tuy nhiên, do điều kiện cơ sở hạ tầng thủy lợi 
tại một số vùng còn hạn chế nên việc ứng dụng mô hình này chưa được rộng rãi. Vì vậy, để phát triển 
mạnh mô hình này, việc hoàn chỉnh hệ thống thuỷ lợi, giao thông nội đồng là hết sức quan trọng. 
Chính vì vậy mà số lượng nông hộ tham gia mô hình này không nhiều. 

Bên cạnh việc ứng dụng từng mô hình riêng lẻ, kết quả khảo sát cũng cho thấy nông hộ còn 
ứng dụng kết hợp nhiều mô hình TBKT. Đối với trường hợp nông hộ kết hợp 2 mô hình thì các mô 
hình được kết hợp phổ biến như: giống mới - sạ hàng (22,3%), giống mới - 3 giảm 3 tăng (19,9%), 
giống mới - IPM  (9,6%), giống mới - 1 phải 5 giảm (8%), và một số mô hình khác. Kết hợp 3 mô 
hình: giống mới - sạ hàng – 3 giảm 3 tăng (8,4%), giống mới – 3 giảm 3 tăng – 1 phải 5 giảm (6%), 
giống mới -  IPM – 1 phải 5 giảm (5,6%) và một số kết hợp khác. Ngoài ra, một số nông hộ còn ứng 
dụng kết hợp 4 đến 5 mô hình TBKT, tuy nhiên số lượng này không đáng kể. 
3.2. Chi phí đầu tư sản xuất lúa của nông hộ ở khu vực ĐBSCL 

Theo kết quả khảo sát thực tế, không có sự chênh lệch nhiều giữa nhóm nông hộ có ƯDTBKT 
và không ƯDTBKT vào sản xuất lúa. Sự chênh lệch không nhiều này có thể cho thấy rằng, trên cùng 
một diện tích canh tác nông dân đã quen với việc sử dụng các liều lượng đầu vào theo kinh nghiệm 
được hình thành từ nhiều năm. Công thức này lại được áp dụng từ vụ này đến vụ khác. Do đó, chi phí 
đầu tư giữa các vụ biến động không nhiều. Cơ cấu chi phí giữa các mùa vụ cũng cho thấy, chi phí phân 
bón và chi phí thuốc BVTV chiếm tỷ trọng lớn, trung bình khoảng 30% và 24% tương ứng. Chi phí máy 
móc cũng chiếm tỷ trọng không nhỏ, trung bình trên 20% trong cơ cấu chi phí. Thực tế hiện nay, cơ giới 
hóa trong nông nghiệp đã được ứng dụng khá rộng rãi ở nhiều khâu trong quá trình sản xuất như làm 
đất, bơm tác, thu hoạch,.. vì vậy mà chi phí máy móc cũng góp phần quan trọng hình thành nên cơ cấu 
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Hình 2: Cơ cấu chi phí sản xuất lúa của nông hộ 

Nguồn: Số liệu điều tra của tác giả, 2013 

chi phí. Song song với việc tăng cường cơ giới hóa nông nghiệp, nông hộ sản xuất lúa đã giảm được chi 
phí thuê lao động nhiều hơn so với những năm trước đây, trung bình chi phí lao động chỉ còn khoảng 
9%. Các loại chi phí còn lại như giống, nhiên liệu, khấu hao và thuế, phí,.. lần lượt chiếm khoảng 8%, 
4%, 1% và 3%.  

Bảng 1: Các loại chi phí sử dụng trong quá trình sản xuất  lúa của nông hộ ở ĐBSCL 
Ñvt: triệu ñoàng/ha 

Khoản mục Đông Xuân Hè Thu Thu Đông 
 ÖDTBKT ÖDTBKT ÖDTBKT 
 Không Có Không Có Không Có 

CP giống 1,783 1,883 1,582 1,622 1,632 1,550 
CP phân bón 6,332 5,424 6,517 5,632 6,485 5,999 
CP BVTV 5,231 5,170 4,999 4,530 5,577 5,728 
CP nhiên liệu 0,892 0,773 0,871 0,802 1,061 0,799 
CP lao động 2,206 2,097 2,027 1,954 2,150 1,839 
CP máy móc 4,836 4,575 4,742 4,367 4,634 4,260 
CP khấu hao 0,236 0,294 0,224 0,252 0,347 0,320 
Thuế, phí 0,934 1,095 0,510 0,487 0,354 0,358 
Tổng chi phí 22,45 21,31 21,47 20,22 22,24 20,86 

Nguồn: Số liệu điều tra của tác giả, 2013 
Tuy nhiên, nếu so sánh các loại chi phí đầu tư giữa nhóm hộ có ƯDTBKT và nhóm không có 

ƯDTBKT thì phần lớn các loại chi 
phí đầu tư của nhóm hộ có 
ƯDTBKT thấp hơn. Trong đó, chi 
phí khác biệt rõ nhất là chi phí 
phân bón và thuốc BVTV. Do 
nhóm hộ ƯDTBKT áp dụng các mô 
hình sản xuất mới giúp tiết kiệm 
lượng phân bón, quản lý dịch bệnh 
tốt hơn nên các chi phí này cũng 
giảm rõ rệt. 
3.3. Hiệu quả kinh tế của nông hộ 
sản xuất lúa vùng ĐBSCL 

Dựa vào số liệu khảo sát, 
nhóm tác giả sử dụng các tỷ số tài 
chính để đánh giá hiệu quả kinh tế 
của hai nhóm nông hộ có ƯDTBKT và không ƯDTBKT vào sản xuất lúa, kết quả thể hiện trong bảng 
2: 

Bảng 2: Hiệu quả kinh tế của nông hộ sản xuất lúa ở ĐBSCL 
Khoản mục Đông xuân Hè Thu Thu Đông 
 ÖDTBKT ÖDTBKT ÖDTBKT 

 Không Có Không Có Không Có 
Tổng chi phí (triệu đồng/ha) 22,45 21,31 21,47 20,18 22,24 20,86 
Giá bán (ngàn đồng/kg) 4,723 4,966 4,719 4,969 5,214 5,026 
Năng suất (tấn/ha) 7,304 7,752 6,440 6,344 5,980 5,880 
Doanh thu (triệu đồng/ha) 34,54 38,42 30,45 30,93 30,72 29,51 
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Lợi nhuận (triệu đồng/ha) 12,09 17,11 8,98 10,75 8,48 8,65 
Lợi nhuận/Tổng chi phí (lần) 0,585 0,854 0,460 0,550 0,395 0,445 
Lợi nhuận/Doanh thu (lần) 0,337 0,433 0,270 0,330 0,254 0,263 

Nguồn: Số liệu điều tra của tác giả, 2013 
Nhìn chung, hiệu quả sản xuất lúa của nông hộ ở vụ Đông Xuân tương đối cao hơn vụ Hè Thu 

và vụ Thu Đông. Năng suất lúa mà nông hộ đạt được ở vụ Đông Xuân cao hơn rõ rệt so với hai vụ còn 
lại. Thời tiết vụ Đông Xuân là khoảng thời gian thích hợp nhất trong năm để cây lúa sinh trưởng và phát 
triển tốt, đây là điều kiện thuận lợi của vụ Đông Xuân so với hai vụ còn lại. Chính vì thế, chi phí và 
diện tích trồng thay đổi không đáng kể thì lợi nhuận của vụ Đông Xuân thực tế sẽ cao hơn, vì thế hiệu 
quả sản xuất cũng cao hơn. Bên cạnh đó, các tỷ số về hiệu quả sử dụng vốn (LN/CP, LN/DT) của vụ 
Đông Xuân cũng cao hơn hẳn so với các vụ còn lại trong năm. Bên cạnh đó, kết quả phân tích còn cho 
thấy rằng, những hộ ƯDTBKT đạt hiệu quả trong sản xuất lúa cao hơn nhóm nông hộ không ƯDTBKT. 
Năng suất và giá bán của nhóm hộ ƯDTBKT đều cao hơn nhóm không ƯDTBKT. Chính vì vậy mà lợi 
nhuận thu được cũng nhiều hơn. Tuy nhiên, để khẳng định sự khác biệt về hiệu quả sản xuất giữa hai 
nhóm hộ có ý nghĩa thống kê, nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp Independent Sample T-Test, kết 
quả được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3: Sự khác biệt về hiệu quả kinh tế giữa nông hộ có ƯDTBKT  
với nông hộ không ƯDTBKT 

 Đông Xuân Hè Thu Thu Đông 

 
ÖDTBKT ÖDTBKT ÖDTBKT 

Không Có Không Có Không Có 
Tổng chi phí (triệu đồng/ha) 22,45 21,31 21,47 20,18 22,24 20,86 
Mức ý nghĩa 0,000 0,000 0,001 
Giá bán (ngàn đồng/kg) 4,723 4,966 4,719 4,969 5,214 5,026 
Mức ý nghĩa 0,000 0,000 0,176 
Năng suất (tấn/ha) 7,304 7,752 6,440 6,344 5,980 5,880 
Mức ý nghĩa 0,020 0,004 0,298 
Doanh thu (triệu đồng/ha) 34,54 38,42 30,45 30,93 30,72 29,51 
Mức ý nghĩa 0,000 0,257 0,133 
Lợi nhuận (triệu đồng/ha) 12,09 17,11 8,98 10,75 8,48 8,65 
Mức ý nghĩa 0,000 0,000 0,833 
Lợi nhuận/tổng chi phí (lần) 0,585 0,854 0,460 0,550 0,395 0,445 
Mức ý nghĩa 0,009 0,000 0,005 
Lợi nhuận/Doanh thu (lần) 0,337 0,433 0,270 0,330 0,254 0,263 
Mức ý nghĩa 0,015 0,000 0,004 

Nguồn: Số liệu điều tra của tác giả, 2013 
 
Kết quả kiểm định cho thấy, với mức ý nghĩa 5%, có thể kết luận rằng sự khác biệt về hiệu 

quả kinh tế giữa nông hộ có ƯDTBKT và không ƯDTBKT. Các chỉ tiêu thể hiện sự khác biệt rõ rệt ở 
cả 3 vụ là tổng chi phí và các tỷ suất lợi nhuận. Ở vụ Đông Xuân, hiệu quả kinh tế của nông hộ có 
ƯDTBKT cao hơn nhiều so với hộ không ƯDTBKT ở tất cả các chỉ tiêu. Tương tự vụ Đông Xuân, 
nông hộ ƯDTBKT vào vụ Hè Thu có chi phí sản xuất thấp hơn nông hộ không ƯDTBKT. Dù chênh 
lệch doanh thu vụ này của nhóm nông hộ có ƯDTBKT không lớn so với nông hộ không ƯDTBKT, 
nhưng do chi phí giảm nhiều hơn nên lợi nhuận đạt được vẫn cao hơn. Tuy nhiên, so với Đông Xuân 
thì vụ Hè Thu có hiệu quả kinh tế thấp hơn, trong đó có sự khác biệt nhiều về năng suất và giá bán. 
Riêng vụ Thu Đông, kết quả kiểm định cho thấy không có sự khác biệt về giá, doanh thu và lợi nhuận 
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giữa nhóm nông hộ có ƯDTBKT và không ƯDTBKT. So với hai vụ trước, Thu Đông là vụ sản xuất 
kém hiệu quả nhất, do đất đã bạc màu và kém dinh dưỡng hơn. Vì thế, nhiều nông hộ thường không 
sản xuất vào vụ này mà cải tạo đất bằng cách phơi ải, làm rẫy hoặc luân canh hoa màu hoặc nuôi 
trồng thủy sản. Tuy nhiên, ở vụ Thu Đông, nhóm nông hộ có ƯDTBKT vào sản xuất lúa vẫn giảm 
được chi phí đầu tư và tăng năng suất so với nhóm hộ không ƯDTBKT.  
4. KẾT LUẬN 

Nhìn chung, nông hộ ở khu vực ĐBSCL đã mạnh dạng ƯDTBKT vào sản xuất lúa. Nhiều mô 
hình TBKT được nông hộ áp dụng rộng rãi như mô hình giống mới, mô hình sạ hàng, mô hình 3 giảm 
– 3 tăng và mô hình IPM. Các mô hình khác như 1 phải – 5 giảm, 1 phải – 6 giảm, lúa – cá, lúa – 
tôm, Global Gap đang dần phổ biến và bước đầu đã cho thấy hiệu quả. Việc ƯDTBKT vào sản xuất 
lúa đã giúp nông hộ giảm chi phí, nâng cao năng suất, giá bán từ đó đạt được hiệu quả kinh tế cao 
hơn. Đây là cơ sở khoa học quan trọng để ngành nông nghiệp các địa phương thực hiện nhiều chương 
trình hành động nhằm khuyến khích nông hộ tham gia ƯDTBKT vào hoạt động sản xuất lúa, góp 
phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nông dân, phát triển ngành hàng lúa gạo bền vững. 
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